Tuần 23-    Tiết:  45                 Soạn:  30 /1/2019		  Dạy:.....................
	        
Thực hành 6: EM tập chỉnh sửa văn bản
                                                            (Tiết:2)
I/ Mục tiêu
1.Kiến thức
        - Thực hiện được  các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản
        -  Thay đổi trật tự nội dung bằng các chức năng sao chép di chuyển.
        - Luyện kĩ năng gõ văn bản chữ việt
2.Kĩ năng
       - Luyện gõ văn bản bằng tiếng việt.
3.Thái độ
       - Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có tổ chức.
4/.Năng lực phẩm chất:
 4.1. Năng lực:
Năng lực chung: Phát triển cho học sinh năng lực:  Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.
Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông
4.2.Phẩm chất: Rèn cho học sinh phẩm chất:  Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. Học sinh: Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.
Kiểm tra bài cũ:
	                ?  Xen kẽ giờ thực hành
2.Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1.Khởi động.
2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của Thày và trò
	Nội dung

	* Hoạt động 1
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 gõ văn bản và lưu
 Nhóm 3,4  gõ văn bản và lưu
? Học sinh lên bảng làm bài

GV: quan sát và sửa lỗi cho học sinh khi thực hành.












* Hoạt động 2
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 gõ văn bản và lưu
 Nhóm 3,4  gõ văn bản và lưu

GV: Cho học sinh gõ văn bản bằng cả hai cách.




	d/ Thực hành gõ chữ việt kết hợp với sao chép nội dung










- Mở văn bản mới: File \ New
- Gõ bài "trăng ơi"
Trăng ơi
Trăng ơi từ đâu đến
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
   Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá.
Chẳng bao giờ chớp mi
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.
 ( Theo Trần Đăng Khoa)
- Lưu văn bản với tên "trăng ơi"
File \  Save \ trangoi \ Save
2\  Bài 15.20 SBT trang 78












Thế là mùa xuân mong ước đã đến.
      Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng hoa huệ sực lức. Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà bây giờ đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thủi. Cành cây đều lấm tấm màu xanh.
Mùa xuân xinh đẹp đã về! Thế là các bạn chim đi tránh rét cũng sắp về.
- Lưu văn bản: File \ Save \ Mua-xuan \ Save



2.3. Hoạt động vận dụng
                             Làm tiếp bài tập 15.21 SBT trang 79,  Đọc trước bài 16
2.4.Hoạt động tìm tòi mở rộng 
                             ? Soạn một văn bản và thực hành kiến thức của bài học

Tuần 24-    Tiết:  46                Soạn:  30 /1/2019		  Dạy:.....................

Định dạng văn bản
I/ Mục tiêu
1.Kiến thức
	- Hiểu nội dung và mục tiêu của đinh dạng văn bản
	- Hiểu các nội dung định dạng kí tự
2.Kĩ năng
	- Thực hiện các thao tác định dạng kí tự cơ bản.
3.Thái độ
          - Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có tổ chức.
4/.Năng lực phẩm chất:
 4.1. Năng lực:
Năng lực chung: Phát triển cho học sinh năng lực:  Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.
Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông
4.2.Phẩm chất: Rèn cho học sinh phẩm chất:  Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. Học sinh: Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.
Kiểm tra bài cũ:
	                ? Em có thể khôi phục lại văn bản  đựơc bao nhiêu thao tác trước đó.
GV gọi HS khác nhận xét sau đó chốt và cho điểm
2.Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1.Khởi động
2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của Thày và trò
	Nội dung

	* Hoạt động 1
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 tìm hiểu ? 1 sgk
 Nhóm 3,4  tìm hiểu ? 2 sgk
? Qua bài học thực hành tiết trước em có nhận xét gì về soạn thảo văn bản trên máy tính
(... Dễ sửa chữa từ hoặc những đoạn văn bị gõ sai)
? Nếu có những đoạn văn hoặc câu văn giống nhau thì em xử lí như thế nào
(... Chọn một đoạn văn hoặc câu văn sau đó copy và dán không cần phải gõ lại nội dung).
? Cũng trong bài thực hành tiết trứơc em có thấy nhựơc điểm gì
(... cùng một kiểu chữ không có gì làm nổi bật những điểm cần nhấn trong đoạn văn).
GV: Như vậy bài học hôm nay chúng ta xẽ tiếp tục giải quyết một số vấn đề để cho văn bản tạo ra dõ dàng đẹp hơn. Đó là định dạng văn bản.
? Vậy thế nào là định dạng văn bản
? Theo em có mấy loại định dạng văn
bản

* Hoạt động 2
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 tìm hiểu nút công cụ
 Nhóm 3,4  tìm hiểu thanh bảng chọn

? Tính chất của định dạng kí tự 
GV: cho học sinh di mũi tên con trỏ chuột đến vị trí nào đó của thanh công cụ hoặc các biểu tượng và phát biểu. sau đó giáo viên giải thích cho học sinh.
* Hoạt động 3
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Các nhóm làm bài
? Học sinh lên bảng làm bài tập


Gv: chữa bài cho học sịnh
	1/ Định dạng văn bản













Khái niệm:  định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, bố trí của các thành phần trong văn bản
- Nhằm mục đích: có văn bản đẹp, dễ đọc, rễ ghi nhớ
- Có 2 loại định dạng văn bản
          Định dạng kí tự
          Định dạng đoạn văn bản














2/ Định dạng kí tự













Là thay đổi dáng vẻ của các kí tự trong văn bản
* Các tính chất phổ biến
       Phông chữ
       Cỡ chữ
       Kiểu chữ
       Màu sắc của chữ

3/ Bài tập 16.2 SBT trang 83













Các lệnh trong nhóm lệnh Font cho phép thực hiện những việc gì
a.Thay đổi phông chữ
b.Thay đổi cỡ chữ
c.Thay đổi kiểu chữ
d. Thay đổi màu chữ
Giải
Đáp án: a,b.c.d



2.3.Hoạt động luyện tập
            HS: Nhắc lại kiến thức của bài
  GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm của tiết học và ghi nhớ của bài .
2.4. Hoạt động vận dụng
         Làm bài tập 1 sgk trang 121
2.5.Hoạt động tìm tòi mở rộng 
                      ? Tìm hiểu thêm các phím tắt sử dụng cho văn bản
Ngày     tháng        năm 2019
                                                                                              Tổ trưởng
          

                                                                                          Nguyễn Thị Dung








	 Tuần 25-    Tiết:  47                Soạn:   7/2/2019		 Dạy:.....................
  
Định dạng văn bản
(Tiết 2)
I/ Mục tiêu
1.Kiến thức
	 - Hiểu đựơc nội dung định dạng kí tự
            - Hiểu nội dung và mục tiêu của đinh dạng văn bản	
2.Kĩ năng
	- Thực hiện đựơc các thao tác định dạng kí tự cơ bản.
3.Thái độ
          - Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có tổ chức.
4/.Năng lực phẩm chất:
 4.1. Năng lực:
Năng lực chung: Phát triển cho học sinh năng lực:  Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.
Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông
4.2.Phẩm chất: Rèn cho học sinh phẩm chất:  Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. Học sinh: Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.
Kiểm tra bài cũ:
	                    ? Thế nào là định dạng văn bản
		? Các lệnh định dạng được phân như thế nào 
GV gọi HS khác nhận xét sau đó chốt và cho điểm
2.Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1.Khởi động
2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của Thày và trò
	Nội dung

	*Hoạt động 1
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm

 Nhóm 1,2 tìm hiểu nút lệnh
 Nhóm 3,4  tìm hiểu hộp thoại

? Muốn cho nhóm kí tự hay một nhóm kí tự cần định dạng có kết quả đúng như ý muốn thì chúng ta phải làm như thế nào
(... chọn kí tự , chọn nhóm kí tự sau đó nháy đúp vào biểu tượng cần đinh dạng).
? Em lấy ví dụ







* Hoạt động 2
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 tìm hiểu bài 2
 Nhóm 3,4  tìm hiểu bài 3

GV: để định dạng kí tự ta còn có thế sử dụng hộp thoại Font.
? Gọi học sinh đọc ghi nhớ sgk






* Hoạt động 3
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 tìm hiểu cách 1
 Nhóm 3,4  tìm hiểu cách 2,3

? Gọi học sinh lên bảng làm bài tập






* Hoạt động 4
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 tìm hiểu 2 loại Font
 Nhóm 3,4  tìm hiểu loại còn  lại

? Gọi học sinh lên bảng làm bài tập
                                                       
	2/ Định dạng kí tự










a. Sử dụng nút lệnh
Chọn phần văn bản muốn định dạng thực hiện một trong các cách sau:
- Chon phông:  Nháy chuột vào hộp Font \  Chọn Font thích hợp.
- Chọn cỡ chữ: Nháy nút tam giác ngựơc ở hộp thoại Font Size \ chọn cỡ chữ cần thiết.
- Chọn kiểu chữ: Nháy chuột lên nút chữ B, I, U trên thanh công cụ.
- Chon maù chữ: Nháy chuột vào nút Font Color \ chọn màu thích hợp. 






b/ Sử dụng hộp thoại Font











Các bước thực hiện
Chọn phần văn bản muốn định dạng \ Vào Format \ Font \ hộp thoại xuất hiện \  chọn định dạng thích hợp \ ok.
* Ghi nhớ sgk
c/ Bài tập 2,3,4, 5 sgk
Bài:2
B: đậm   I: Nghiêng    U: gạch chân
Bài:3
Gõ một vài chữ việt có dấu và định dạng theo phông chữ. Nếu chữ việt không hiển thị đựơc trên màn hình thì phông chữ không hỗ trợ chữ việt.
Bài:4










Có 3 cách
- Nháy đúp lên một từ có tác dụng chọn từ đó.
- Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột trên một câu có tác dụng chon trên câu đó.
- Tác dụng chọn một dòng, một đoạn vb



Bài:5










Có thể nhưng không lên dùng quá nhiều phông chữ trong một văn bản. Chỉ tối đa là 4 phông chữ.


2.3.Hoạt động luyện tập
            HS: Nhắc lại kiến thức của bài
  GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm của tiết học và ghi nhớ của bài .
2.4. Hoạt động vận dụng
              Học kĩ nội dung bài học Trả lời câu hỏi 2,3,4,5 sgk trang 121
2.5.Hoạt động tìm tòi mở rộng 
                  ? Tìm hiểu các phím tắt để định dạng kí tự
Tuần 25-    Tiết:  48                 Soạn:   7/2/2019		  Dạy:.....................

định dạng đoạn văn bản
I/ Mục tiêu
1.Kiến thức
             - Định dạng đoạn văn bản là gì
             - Các thao tác  định dạng đoạn văn bản
2.Kĩ năng
             - Thực hiện đựơc các thao tác định dạng đoạn văn bản cơ bản.
3.Thái độ
             - Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có tổ chức.
4/.Năng lực phẩm chất:
 4.1. Năng lực:
Năng lực chung: Phát triển cho học sinh năng lực:  Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.
Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông
4.2.Phẩm chất: Rèn cho học sinh phẩm chất:  Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. Học sinh: Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.
Kiểm tra bài cũ:
	         ? Trình bày cách định dạng phông chữ, các kiểu in nghiêng, đậm của câu văn bản.
         ? Mở hộp thoại Font và giải thích công dụng của hộp thoại đó.
GV gọi HS khác nhận xét sau đó chốt và cho điểm
2.Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1.Khởi động
2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của Thày và trò
	Nội dung

	* Hoạt động 1
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 làm  ? 1 sgk
 Nhóm 3,4  tìm hiểu mục 1 sgk
? Thế nào là định dạng đoạn văn bản

GV: Giải thích cho học sinh lí do tại sao phải định dạng đoạn văn bản, và những tính chất cơ bản của nó
? Căn cứ vào đoạn văn bản sgk em cho nhần xét về các tính chất mà đoạn văn trên đã đựơc định dạng
? Cho biết khoảng cách giữa dòng và giữa đoạn 
? So với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn khác nhau điều cơ bản gì.
(... Định dạng đoạn văn tác động đến toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở đó)

* Hoạt động 2
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 làm căn lề, thay đổi lề
 Nhóm 3,4  tìm hiểu giãn dòng

? Nhìn vào thanh công cụ sgk em cho biết có những nút lệnh nào.


GV: Vẽ cho học sinh













* Hoạt động 3
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 làm  tìm hiểu Paragrap
 Nhóm 3,4  tìm hiểu cách  làm
? Em nêu cách làm

GV: trình bày hộp thoại Paragrap cho học sinh
? Nhìn vào sgk hãy chỉ ra các định dạng đoạn văn bản trên hộp thoại Paragrap tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ.


	1/Định dạng đoạn văn bản











Định dạng đoạn văn bản là bố trí đoạn văn bản trên trang in
Định dạng đoạn văn bản bao gồm căn lề  và khoảng cách giữ các đoạn văn, khoảng cách giữ các dòng trong một đoạn văn.
Ví dụ: Hình 4.26, 4.27 sgk trang 124










- Khác với định dạng kí tự định dạng văn bản tác động đén toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở đó.


2/ Sử dụng các nút lệnh  để định dạng đoạn văn. 








Cách làm
Chọn phần văn bản muốn định dạng \ nháy chuột vào một trong các nút lệnh trong nhóm Paragraph trong dải lệnh Home
          Căn thẳng lề trái

           Căn giữa


          Căn thẳng lề phải

          Căn đều hai bên

          Giảm lề một khoảng cách

          Tăng lề một khoảng cách

           Khoảng cách dòng trong một            đoạn

3/ Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragrap









Cách làm
Bôi đen phần văn bản muốn định dạng \  Vào Format \ Paragrap \  hộp thoại xuất hiện \ chọn khoảng cách thích hợp ở ô Before( trứơc), AFFer (sau) \ ok.



2.3.Hoạt động luyện tập
            HS: Nhắc lại kiến thức của bài
  GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm của tiết học và ghi nhớ của bài .
2.4. Hoạt động vận dụng
           Học kĩ nội dung bài học và làm bài tập 1,2sgk trang 126
2.5.Hoạt động tìm tòi mở rộng 
        ? Tìm hiểu kĩ hộp thoại Paragrap và hãy thử các số âm
Ngày     tháng        năm 2019
                                                                                              Tổ trưởng
          

                                                                                          Nguyễn Thị Dung

